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ĐẶC TÍNH VÀ CHỈ ĐỊNH CỦA CEFAZOLIN SODIUM

THUỘC CEPHALOSPORIN THẾ HỆ I
Hoùa tính.


- Đây là một kháng sinh nhóm cephalosporin bán tổng hợp, có thể dùng đề tiêm.
- Là một dạng thuốc bột kết tinh không mùi hoặc có mùi hương nhẹ, có màu trắng đến không màu hoặc dạng đông khô. 


- Tan tự do trong nước và tan rất ít trong alcohol. 


- Mỗi gam của chế phẩm thuốc tiêm có chứa 2 mEq sodium. Sau khi hoàn nguyên, dung dịch tiêm có pH  từ 4,5 – 6 và có màu vàng nhạt đến vàng. Thuốc này hiện đang lưu hàng ở Anh và nhiều quốc gia khác.
Sự bảo quản/ tính bền/ khả năng tương hợp thuốc.
- Dạng bột hoặc dạng dung dịch của cefazolin sodium dùng đề tiêm cần được bảo quản tránh ánh sáng. Dạng bột tiêm nên lưu trữ ở nhiệt độ phòng (15 – 300C); tránh bảo quản ở nhiệt độ trên 400C. Dung dịch cấp đông dùng để tiêm nên bảo quản ở nhiệt độ ( - 200C.
- Sau khi hoàn nguyên, dung dịch bền trong khoảng 24 giờ nếu để ở nhiệt độ phòng và 96 giờ nếu được giữ lạnh. Nếu sau khi hoàn nguyên, dung dịch được cấp đông trong vật chứa căn bản ngay lập tức, thì có thể bền ít nhất 12 tuần khi bảo quản ở – 200C.

- Các dạng thuốc hoặc dung dịch có thể phối hợp với cephalosporin: các amino acid 4,25%/ dextrose 25%, D5W trong Ringer’ s, D5W trong Lactated Ringer’ s, D5W trong sodium chloride 0,2% - 0,9%, D5W, D10W, dung dịch tiêm Ringer’ s, dung dịch tiêm Lactated Ringer’ s, muối thông thường, metronidazole, verapamil HCl và vitamin B hỗn hợp.

- Các dạng thuốc hoặc dung dịch thuốc sau đây không thể phối hợp hoặc chỉ có thể phối hợp trong những trường hợp đặc biệt với cefazolin: amikacin sulfate, amobarbital sodium, thuốc tiêm acid ascorbic, bleomycin sulfat, lidocain HCl, oxytetracyclin HCl, pentobarbital sodium, polymycin B sulfate, tetracycline HCl và thuốc tiêm vitamin B hỗn hợp cùng với vitamin C.

- Khả năng phối hợp thuốc tùy thuộc vào nhiều yếu tố như pH, nồng độ, nhiệt độ và các dung dịch pha loãng được sử dụng. 
- Để biết thêm chi tiết, đọc giả có thể tham khảo những loại sách chuyên môn (thí dụ, sổ tay về các loại thuốc có thể dùng đề tiêm của Trissel; xem phần mục lục sách tham khảo.
Dược lý/ hoạt phổ.

Cefazolin là loại kháng sinh thuộc thế hệ I, có hoạt phổ chống lại vi trùng thường chịu tác động của nhóm này. Do thỉnh thoảng có sự khác biệt của MIC (nồng độ ức chế tối thiểu) đối với cefazolin khi so sánh với cephalothin hoặc cephapirin, các nhà vi trùng học lâm sàng đề nghị cần kiểm tra khả năng nhạy cảm của vi khuẩn đối với kháng sinh này. Đọc giả có thể tham khảo ở phần trình bày chung về cephalosporin trang 122 để nắm thêm chi tiết.
Sử dụng / hoặc chỉ định dùng thuốc.
- Tại Mỹ, không có các sản phẩm Cefazolin  được chấp thuận dùng cho các loài vật trong thú y, nhưng về mặt lâm sàng thuốc này từng được dùng cho nhiều loài động vật khác nhau khi mà một cephalosporin thế hệ I với tác động ngắn có thể dùng để tiêm được chỉ định.

- Nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm như nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường tiết niệu, sinh dục, da và mô mềm, đường mật, xương khớp, nhiễm khuẩn huyết, viêm màng trong tim.
Dược động học (đặc trưng).

- Cefazolin không thể đánh giá sau khi cấp thuốc qua đường miệng và có thể đánh giá về các mức nồng độ thuốc chữa trị đạt được trong huyết thanh.

- Thuốc sau khi hấp thu được bài thải dưới dạng không bị chuyển hóa qua thận vào nước tiểu. Thời gian bán thải có thể kéo dài đáng kể ở những cá thể bệnh có chức năng thận suy giảm nghiêm trọng. Các thông số dược động đối với chó và ngựa như sau: 

+ Ở chó: các mức nồng độ cao nhất đạt được trong khoảng 30 phút sau khi cấp thuốc theo đường tiêm bắp (IM). Thể tích phân bố biểu kiến tại trạng thái bền vững là 700 ml/ kg, độ thanh lọc toàn phần của cơ thể là 10,4 ml/ phút/ kg với thời gian bán thải trong huyết thanh là 48 phút. Xấp xỉ 64% của độ thanh lọc có thể được cho là do sự bài tiết qua ống thận. Thuốc có xấp xỉ 16 – 28% ở dạng kết hợp với protein huyết tương của chó.

+ Đối với ngựa: thể tích phân bố biểu kiến ở trạng thái ổn định là 190 ml/ kg, độ thanh lọc toàn phần của cơ thể là 5,51 ml/ phút/ kg với thời gian bán thải trong huyết thanh là 38 phút khi cấp theo đường IV và 84 phút sau khi tiêm bắp ( gluteal muscle - tiêm cơ mông). Cefazolin thường có khoảng 4 –8% ở dạng kết hợp với protein huyết tương của ngựa. Do bởi sự bài tiết đáng kể qua ống thận của thuốc , nên người ta nghĩ rằng sự phân phối propenecid sẽ làm thay đổi động học của thuốc. Một nghiên cứu được thực hiện trên ngựa (do Doneckerr, Sams và Ashcroft, 1986), đã không cho thấy có bất kỳ ảnh hưởng nào, nhưng tác giả đã kết luận rằng liều lượng của probenecid có thể có tác dụng trong việc điều trị hổ trợ ở các loài này.

+ Đối với trâu bò, thể tích phân bố này là 156 ml/ kg,, và có thời gian bán thải cuối cùng là 49 – 99 phút sau khi cấp thuốc theo đường IM. 
Độc tính, tác dụng phụ, chống chỉ định.
- Sử dụng thận trọng với những cá thể bệnh bị suy thận (điều chỉnh liều trong trường hợp hư thận) hoặc khi bị dị ứng với penicillin. Thuốc không thâm nhập tốt vào dịch não tủy, có thể gây viêm tĩnh mạch, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, men gan tăng tạm thời, gây ra kết quả dương tính giả khi dùng Clinistix kiểm tra đường trong nước tiểu.
- Các tác dụng phụ ít xảy ra (như tiêu chảy, ói mữa, đau bụng, nỗi mẫn trên da, chảy máu bất thường, khó thở, đau rát miệng và cổ họng). Trường hợp cấp thuốc theo đường IM, có thể trộn với lidocaine (hoặc xylocain để làm giảm đau tại nơi tiêm.

- Không dùng cho những trường hợp quá nhạy cảm với cefazolin sodium hoặc các cephalosporin khác, ngay cả trường hợp dị ứng với penicillin.
Liều dùng
· Chó

Dùng cho những trường hợp nhiễm trùng nhạy cảm đối với kháng sinh.

15 – 25 mg/ kg, IM, IV, hoặc SQ , mỗi 6 – 8 giờ (Papich 1988)

a) 10 – 30 mg/ kg, IM, IV, hoặc SQ  (Riviere 1989)

b) 11 – 22 mg/ kg, IM hoặc IV mỗi 6 – 8 giờ (Kirk 1989)

c) 11 – 33 mg/ kg, IV mỗi 8 giờ; 22 – 33 mg/ kg IM hoặc SQ mỗi 8 giờ (Aronson và Aucoin 1989)

Với những trường hợp đề phòng nhiễm trùng do phẫu thuật (mô mềm): 20 mg/ kg trước và sau mỗi 2,5 giờ trong thời gian phẫu thuật (Rosin và cvt 1988)

· Mèo

Dùng cho những trường hợp nhiễm trùng nhạy cảm với kháng sinh.


- 15 – 35 mg/ kg, IM, IV, hoặc SQ cách mỗi  6 – 8 giờ (Papich 1988)


- 10 – 30 mg/ kg, IM, IV, hoặc SQ  (Riviere 1989)


- 11 – 22 mg/ kg, IM hoặc IV cách mỗi 6 – 8 giờ (Kirk 1989)


- 11 – 33 mg/ kg, IV cách mỗi 8 giờ; 22 – 33 mg/ kg IM hoặc SQ cách mỗi 8 giờ (Aronson và Aucoin 1989)

· Ngựa


- Đường hô hấp: 11 mg/ kg, IV hoặc IM cách mỗi 12 giờ (Beech 1987a)


- 11mg/ kg, IV hoặc IM 4 lần/ ngày (qid)  (Robinson 1987)


- ngựa con: 20 mg/ kg IV cách mỗi 8 - 12 giờ (Caprile và Short 1987)
Dạng thuốc sử dụng/ sự bào chế thuốc/ tình trạng pháp lý được phép dùng theo FDA.

- hững sản phẩm được dùng trong thú y: không có


- Những sản phẩm  được dùng cho người: 

- Cefazolin Sodium dạng bột dùng để tiêm 250 mg (của cefazolin), 500 mg, 1, 5, 10 và 20 g Ancef  (SKF), Kefzol (Lilly), Zolice (Bristol); (Rx)

- Cefazolin Sodium dùng để tiêm (truyền tĩnh mạch) 500 mg (của cefazolin), 1 g trong các lọ nhỏ đựng thuốc nước và trong các gói D5W 50 ml.

Ancef  (SKF), Kefzol (Lilly), (Rx)

